MÉu sè: BCTT – 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007của
 Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công  bố thông tin trên TTCK)


Báo cáo thường niên năm 2008 

Công ty cổ phần than núi béo - tkv
Một số thông tin cơ bản về Công ty:
· Tên Công ty


: Công ty Cổ phần Than Núi Béo-TKV

· Tên giao dịch quốc tế 
: Vinacomin–NuiBeo Coal Joint Stock Company

· Tên viết tắt                 
: VNBC    
· Mã chứng khoán

: NBC   
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2203000575 cấp lần thứ 2, ngày 05 tháng 12 năm 2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Quảng Ninh. 

· Địa chỉ:   

· Trụ sở chính
: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

· Điện thoại
: (84.33) 3825 220



· Fax
: (84.33) 3625 270
    

· Website
:  www.nuibeo.com.vn
· Email
: giaodÞch@nuibeo.com.vn                     

· Vốn điều lệ
     : 60.000.0000.0000đ (Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam).                        
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
1. Những sự kiện quan trọng.
a. Việc thành lập:

- Mỏ than Núi Béo tiền thân là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô (cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Mỏ được Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 214 - CT ngày 3/7/1985.

- Năm 1987, Mỏ bắt đầu được khởi công xây dựng.

- Tháng 8 năm 1988, Bộ Mỏ & Than có quyết định số 1019 - NL - TCCB - LĐ ngày 24 tháng 8 năm 1988 thành lập Mỏ Than Núi Béo trực thuộc Công ty than Hòn Gai. 

- Ngày 17/09/1996 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số: 2603/QĐ-TCCB về việc thành lập Mỏ than Núi Béo, là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam).

- Ngày 01/10/2001 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số: 405/QĐ-HĐQT đổi tên Mỏ than Núi Béo thành Công ty than Núi Béo - TKV. 

b. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:

- Thực hiện Quyết định số: 3936/QĐ-BCN ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc: Phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Núi Béo thành Công ty cổ phần Than Núi Béo, Công ty Than Núi Béo đã thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần  từ ngày 01/4/2006 với tên giao dịch là: Công ty cổ phần Than Núi Béo- TKV.  Công ty có vốn điều lệ là: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỉ đồng Việt Nam); Trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) nắm giữ 51%, cổ đông trong Công ty nắm giữ 29% và phần còn lại 20% do các cổ đông ngoài Công ty nắm giữ.


c. Niêm yết: Ngày 27 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu của Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV được niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội với mã chứng khoán: NBC.
2. Quá trình phát triển :
a. Ngành nghề kinh doanh:

 - Thăm dò, khai thác, chế biến  kinh doanh than và các khoáng sản khác;

- Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng
- Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ;

- Chế tạo, sửa chữa, gia công sản phẩm cơ khí, các thiết bị mỏ, thiết bị điện máy chuyên dùng, phương tiện vận tải, sản phẩm đúc, kết cấu xây dựng;

- Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá;

- Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ bất động sản;

- Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;

- Sản xuất, kinh doanh nước lọc tinh khiết;

- Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.
b. Tình hình hoạt động: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2008 do Đại hội đồng cổ đông đề ra: Lợi nhuận tăng 158%; đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, thu nhập bình quân người lao động tăng 120% so với 2007, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông.
3.  Định hướng phát triển.
a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Phấn đấu sản xuất kinh doanh với mục tiêu : An toàn – Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả.
- Mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

- Thứ nhất: Với chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài, đa dạng hoá sản phẩm khoáng sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Kế hoạch từ năm 2009 đến năm 2015, Công ty chú trọng đến việc mở rộng khai trường sản xuất đồng thời tăng cường hợp tác kinh doanh tổ chức khai thác than mỏ lộ thiên Khe Chàm II đến cốt -100; Khai thác quặng Crom tại Cổ định - Thanh Hóa, Khai thác bô xit tại Lâm Đồng, Khai thác than, sắt tại nước CH DCND Lào, Khai thác sắt tại Campuchia...

- Thứ hai: Có các chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút nhân tài, đầu tư cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho việc mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thứ ba: Công ty có thể bổ sung vốn kinh doanh từ một số nguồn vay tín dụng các ngân hàng thương mại, huy động vốn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo Điều lệ Công ty để phát triển.
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty.
Năm 2008, năm thứ 3 Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo triển khai từng nội dung kế hoạch SXKD của Công ty đến từng công trường phân xưởng, đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành sát với tình hình thực tế sản xuất.

Năm 2008, điều kiện khai thác mỏ có nhiều khó khăn (khai trường sản xuất nằm sen kẽ với khu vực dân cư, thời tiết không thuận lợi), biến động về giá cả vật tư khó lường, tình hình tiêu thụ sản phẩm quý IV suy giảm do ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới song nhờ năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, Công ty đã tổ chức chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đề ra như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	 Tỷ lệ %

	1
	Than sản xuất
	1.000 TÊn
	4.300
	4.244
	99

	2
	Đất đá bốc xúc
	1.000 m3
	16.700
	16.707
	100

	3
	Doanh thu
	Triệu đồng
	1.304.000
	1.479.570
	114

	4
	Tiền lương bình quân
	1000đ/ng/th¸ng
	4.700
	5.600
	120

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	49.437
	78.431
	158

	6
	Cổ tức
	%
	15
	18
	120


Tình hình quản lý và sử dụng vốn: Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn. Công ty quản lý tài chính tốt, chấp hành đầy đủ chính sách thuế với Nhà nước, các chế độ chi trả BHXH, BHYT, Kinh phí Công đoàn... và các chế độ khác với người lao động đúng quy định. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn; Không có nợ khó đòi, nợ quá hạn, dự trữ vật tư hợp lý; Vốn chủ sở hữu tăng so với đầu năm là: 65.361 triệu đồng (tăng 45%). Công ty dự định thông qua phương án trả cổ tức cho cổ đông là: 18%, tăng so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 là: 20%.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Núi Béo – TKV  tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD công ty năm 2008 đạt hiệu quả cao.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc.
1.  Báo cáo tình hình tài chính cơ bản năm 2008.
- Cơ cấu tài sản: (%)
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản





:

66,3
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản





:

33,7
- Cơ cấu nguồn vốn (%)







+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn





:

72,85
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn


:

27,15
- Khả năng sinh lời: (%)
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần  :  

  
5,30
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản         :  


10,06

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn đầu tư của chủ sở hữu :
1,31
- Khả năng thanh toán: (lần)
+ Khả năng thanh toán nhanh
                       :  

        0,05

+ Khả năng thanh toán hiện hành                      :  

        1,37

- Năm 2008 là năm hết sức khó khăn, thị trường tiêu thụ than biến động phức tạp, nhất là vào thời điểm quý IV: Số lượng than tiêu thụ giảm mạnh, các yếu tố vật tư đầu để phục vụ sản xuất đều tăng mạnh so với năm 2007, mặc dù hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2008 cao hơn năm 2007 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:

+  Tài sản ngắn hạn


                              262.852.702.540 VND

+ Tài sản dài hạn                                                517.089.565.524 VND

   Cộng tài sản                                                          779.942.268.064 VND
+  Nợ phải trả


                                         568.205.940.864 VND

+ Vốn chủ sở hữu                                               211.736.327.200 VND
   Cộng  nguồn vốn                                                   779.942.268.064 VND
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 





  6.000.000 cổ phiếu
+ Cổ phiếu thường                                                    6.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu  ưu đãi                                                                        -
- Số  lượng cổ phiếu  đang lưu  hành                               6.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường                                                    6.000.000 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi                                                                         -
- Cổ tức: 














18%/năm.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008

	1
	Doanh thu bán hàng….
	1.187.275.899.165
	1.479.570.816.953

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	-

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng...
	1.187.275.899.165
	1.479.570.816.953

	4
	Giá vốn hàng bán
	1.015.333.118.474
	1.242.225.145.033

	5
	Lợi nhuận gộp 
	171.942.780.691
	237.345.671.920

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	1.328.277.978
	2.259.394.660

	7
	Chi phí tài chính
	27.846.938.720
	36.298.031.252

	8
	Chi phí bán hàng
	30.660.464.578
	15.984.496.581

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	63.330.385.183
	111.158.032.071

	10
	Lợi nhuận thuần tư HĐKD
	51.433.270.188
	76.164.506.676

	11
	Thu nhập khác
	14.229.574.283
	43.146.720.686

	12
	Chi phí khác
	8.880.986.388
	40.879.601.423

	13
	Lợi nhuận khác
	5.348.587.895
	2.267.119.263

	14
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	56.781.858.083
	78.431.625.939

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	-

	16
	Lợi nhuận sau thuế
	56.781.858.083
	78.431.625.939

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	9.464
	13.072

	18
	Cổ tức trên cổ phiếu
	1.500
	1.800



Kết quả SXKD năm 2008:  Công ty đã đạt và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao do có nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, lợi nhuận tăng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng, bảo toàn và phát triển vốn.
3.  Những tiến bộ Công ty đã đạt được.
- Công ty đã sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp. 

- Các biện pháp quản lý: Công ty ban hành các quy chế quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty gồm: Quy chế tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tiền lương, Quy chế đầu tư xây dựng, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế Công bố Thông tin, Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT – Giám đốc với Đảng uỷ, Công đoàn..., qua đó làm cơ sở cho Giám đốc điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo tốt yêu cầu quản trị Công ty.

- Công ty ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường kiểm tra kiểm soát, xiết chặt công tác tổ chức, công tác điều hành quản lý chung và công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các công trường, phân xưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Gắn kỷ luật lao động với năng suất, coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả của từng công việc, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.  Kế  hoạch phát triển trong tương lai

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên.
- Đầu tư, liên kết khai thác chế biến khoáng sản.
IV. Báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán theo qui định của Pháp luật về kế toán.
Công ty đã đăng tải toàn bộ Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2008 (đã được kiểm toán) trên trang Website của Công ty và trên 2 tờ báo với 3 kỳ liên tiếp. (Báo Lao động và Báo Quảng Ninh từ ngày 01/4 -:- 03/4/2009). Công ty gửi báo cáo tài chính, Báo cáo Thường niên đến Uỷ ban Chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán đúng kỳ hạn. 
V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo Kiểm toán

1.  Kiểm toán độc lập:

a. Đơn vị kiểm toán độc lập: 

+ Tên Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC (thành viên INPACT quốc tế).

+ Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam.

b. ý kiến kiểm toán độc lập:

 
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Than Núi Béo- TKV tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn 01/01/2008 đến 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2.  Kiểm toán nội bộ 

Công ty có phòng Thanh tra - Kiểm toán nội bộ làm nhiệm vụ giúp Giám đốc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính, ngoài ra còn phối hợp với bộ phận kế toán thường xuyên kiểm tra đưa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp. 

VI. Các Công ty có liên quan.
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức…: Không

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức…:  Không

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan.
a. Công ty cổ phần Crômít Cổ Định - Thanh Hoá 
. Vốn điều lệ 

: 800 tỷ đồng.
. Tỷ lệ góp vốn 
: 2% vốn điều lệ (16 tỷ đồng)
. Vốn góp tại thời điểm báo cáo:

2.000.000.000 đồng
. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Crômít Cổ Định - Thanh Hoá đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

b. Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai – TKV 
. Vốn điều lệ 

: 9,5 tỷ đồng :

. Tỷ lệ góp vốn
 
: 10,53% vốn điều lệ (01 tỷ đồng)
. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 
 1.000.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai – TKV (chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2008 theo mô hình cổ phần).
· Doanh thu tổng số :



56.145 triệu đồng

· Lợi nhuận trước thuế :


     932 triệu đồng

· Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến):
     10%/năm

c. Công ty cổ phần Bóng đá - TKV 

. Vốn điều lệ 

: 10 tỷ đồng.
. Tỷ lệ góp vốn 
: 3% vốn điều lệ (300 triệu đồng) 

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo:  300.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Bóng đá - TKV (chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2008 theo mô hình cổ phần).

· Doanh thu tổng số: 13 tỷ đồng (chủ yếu doanh thu do Tập đoàn TKV cấp 10 tỷ đồng ; Tỉnh Quảng Ninh cấp 3 tỷ đồng).
· Lỗ 1,3 tỷ đồng. 
d. Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV. 
. Vốn điều lệ 

: 600 tỷ đồng VN
. Tỷ lệ góp vốn 
:  0,33% vốn điều lệ (02 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 

  1.000.000.000 đồng
e. Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị và xây lắp Công trình - TKV 
. Vốn điều lệ 

: 72 tỷ đồng :

. Tỷ lệ góp vốn
 
: 6,94% vốn điều lệ (05 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 
 2.500.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị và xây lắp Công trình  – TKV.

· Doanh thu tổng số : 31,5 tỷ đồng

· Lợi nhuận trước thuế : 3,436 tỷ đồng

· Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến): 10 %năm
VII. Tổ chức và nhân sự.
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty
+  Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

+ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

+ Ban Giám đốc gồm 6 thành viên: 01 Giám đốc Công ty điều hành chung, 01 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, 01 Phó Giám đốc phụ trách Cơ điện - Vận tải, 01 Phó Giám đốc kinh tế, 01 Kế toán trưởng. 

+ Các Công trường, phân xưởng, phòng ban:

 - Các phòng ban Công ty:

	1- Văn phòng 

2- Phòng Kế hoạch, tiêu thụ
     3- Phòng Đầu tư xây dựng

4- Phòng Tổ chức đào tạo

5- Phòng Lao động tiền lương
      6- Phòng Kế toán tài chính
      7- Phòng Quản lý Vật Tư

      8- Phòng quản lý chi phí

9- Phòng Kỹ thuật mỏ
10- Phòng Trắc địa - Địa chất
	11- Phòng Cơ điện
12- Phòng Kỹ thuật Vận tải

13- Phòng Điều hành sản xuất

14- Phòng KCS

15- Phòng An toàn.

16- Phòng y tế
17- Phòng Thi đua văn thể
18- Phòng Thanh tra – Kiểm toán
19- Phòng Bảo vệ - Quân sự

20- Phòng CNTH


    - Cáccông trường – Phân xưởng:

	1- Công trường Vỉa 11 

2- Công trường Vỉa 14
3- Công trường Đông Bắc
4- Công trường Chế biến than
5- Công trường XD-KTT
6- Công trường CGLĐ
7- Phân xưởng Trạm mạng
      8- Phân xưởng S/c Ôtô
	9- Phân xưởng S/c Máy mỏ
10- Nhà ăn trung tâm 
11- Phân xưởng vận tải 1

12- Phân xưởng vận tải 2.
13- Phân xưởng vận tải 3.
14- Phân xưởng vận tải 4

15- Phân xưởng vận tải 5

16- Phân xưởng vận tải 6


2. Tóm tắt lý lịch Ban giám đốc điều hành.
2.1. Họ và tên: 

Phạm Minh Thảo
Giới tính:


Nam

Ngày sinh:

01/11/1949

Nơi sinh:


Đông Triều - Quảng Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc:


Kinh

Quê quán:


Yên Đức – Đông Triều - Quảng Ninh

Trú quán:


Tổ 10 Khu 13 Phường Hồng Hải - Quảng Ninh

ĐT liên lạc

033 825 705/ 0903 415 306


Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác:

Từ 07/1975 – 09/1981: CB phòng Kỹ thuật Cty Than Hòn Gai

Từ 10/1981 – 01/1986: Nghiên cứu sinh khai thác mỏ

Từ 02/1986 – 10/1986: P.P Tiến bộ kỹ thuật LH than Hòn Gai





Từ 11/1986 – 11/1994: PGĐ Mỏ than Cao Sơn





Từ 12/1994 – 05/1995: TP Công nghệ TKV





Từ 06/1995 – 05/1996: PGĐ Công ty Than Hòn Gai





Từ 06/1996 – nay

  : Giám đốc CTCP Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay: UV HĐQT, Giám đốc Công cổ phần Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:




1.651 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:


Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: 
Không. 

2.2. Họ và tên: 

Vũ Anh Tuấn
Giới tính:


Nam

Ngày sinh:


18/03/1968

Nơi sinh:


Hồng Gai - Quảng Ninh

Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc:


Kinh

Quê quán:


Phương Đế, Trực Ninh, Nam Định

Trú quán: 


Cao Thắng, Hạ Long

ĐT liên lạc

033 620610 / 0913 548 402

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư khai thác mỏ.
Quá trình công tác:


Từ 10/1989 – 01/1993: cán bộ kỹ thuật Mỏ than Núi Béo





Từ 02/1993 – 09/1996: Phó QĐCT than I Núi Béo




Từ 10/1996 – 12/1999: QĐCT than I Núi Béo




Từ 01/2000 – 08/2001: Trưởng phòng ĐKSX Núi Béo




Từ 09/2001 – 12/2002: QĐCT Vỉa 11 Núi Béo




Từ 01/2003 – 11/2003: T.P Kỹ thuật sản xuất Núi Béo




Từ 12/2003 – nay: PGĐ kỹ thuật Công ty CP than Núi Béo
Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:




825 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không.

2.3. Họ và tên: Nguyễn Phúc Hưng
Giới tính:


Nam

Năm sinh
:

19/10/1954

Nơi sinh:


Tứ Kỳ - Hải Dương
Quốc tịch:


Việt Nam

Dân tộc:


Kinh

Quê quán:


Công Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương

Trú quán:


P. Hồng Hải, Hạ Long

ĐT liên lạc

033 629022 / 0912 021 369

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:



Từ 09/1971 – 05/1973: Thanh niên xung phong





Từ 06/1973 – 09/1974: Học nghề





Từ 10/1974 – 01/1991: Cán bộ XN XLM Hòn Gai





Từ 02/1991 – 11/1995: Kế toán trưởng Mỏ than Núi Béo





Từ 12/1995 – nay

  : PG§ Kinh tÕ

Chức vụ hiện nay
: PGĐ Kinh tế, Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:




1.816 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: 


Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: 
Không.

2.4. Họ và tên: 

Lê Ngọc Tuấn

Giới tính:


Nam

Ngày sinh:
      23/06/1965

Nơi sinh:


Nông Cống – Thanh Hoá

Quốc tịch:


Việt Nam


Dân tộc:


Kinh

Quê quán:


Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hoá

Trú quán:


Tổ 11B Khu 5 P. Bạch Đằng, Hạ Long

ĐT liên lạc

033 834613 / 0913 262 366

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác: 
Từ 11/1982 – 05/1987: Học nghề





Từ 06/1987 – 03/1993: Cán bộ mỏ than Núi Béo




Từ 04/1993 – 11/1999: P.P Vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 12/1999 – 11/2004: T.P Vật tư Mỏ than Núi Béo





Từ 12/2004 – nay: PGĐ Cơ điện Vận tải Cty CP than Núi Béo
Chức vụ hiện nay: PGĐ Cơ điện Vận tải, Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ:




1691 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:


Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không.
2.5. Họ và tên: 

Nguyễn Tuấn Dũng
Giới tính:


Nam

Ngµysinh:


16/12/1968
Nơi sinh:


Kinh môn, Hải Dương
Quốc tịch:


Việt Nam


Dân tộc:


Kinh

Quê quán:


Kinh Môn Hải Dương
Trú quán:


P. Hồng Hải, Hạ Long

ĐT liên lạc:

0913 071497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác lộ thiên
Quá trình công tác: 


Từ 09/1989 – 05/1995: Công nhân mỏ than Núi Béo




Từ 06/1987 – 03/1999: Cán bộ cấp phó Mỏ than Núi Béo




Từ 04/1999 – 09/2007: Cán bộ cấp trưởng Cty than Núi Béo





Từ 10/2007 – nay: PGĐ Điều hành sản xuất


Chức vụ hiện nay
 PGĐ Điều hành sản xuất Công ty CP Than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ




: 825 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật


: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không.
2.6. Họ và tên: 

Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh
: 

14/8/1971.

Quê quán
: 

Thị xã Đồ Sơn – TP Hải Phòng.

Trú quán
: 

Tổ 12 Khu 2 P. Hồng Hải TP Hạ Long Quảng Ninh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  chuyên ngành: Kế toán.

Quá trình công tác:

Từ 11/1991 – 6/1995: Cán bộ KCS Công ty than Hòn Gai.

Từ 7/1995 – 3/2005: Cán bộ P KTTK Công ty than Núi Béo.

Từ 4/2005 – 2/2009: Phó phòng KTTC Cty CP than Núi Béo .

Từ 3/2009 – nay: Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay
: Kế toán trưởng Công ty CP than Núi Béo

Số cổ phần nắm giữ




215 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:


Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: 
Không.

  - Số lượng cán bộ công nhân viên (18/3/2009): 2426 lao động, Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được chú trọng.
- Thay đổi thành viên HĐQT: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (ngày 25/3/2008), Đại hội đã bầu Ông Lê Ngọc Tuấn vào Uỷ viên HĐQT thay thế ông Hồ Đức Bình. 
VIII. Thông tin cổ đông và quản  trị Công ty.
1.  Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
* Hội đồng quản trị                                                                      

1. Ông Lê Đình Trưởng:      Chủ tịch HĐQT                                              
Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 

 - Sở hữu cá nhân: Không

        


 - Đại diện SH vốn Nhà nước: 3.060.000 cổ phần
2. Ông Phạm Minh Thảo:      Uỷ viên HĐQT  - Giám đốc điều hành                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1.651 cổ phần
         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
3. Ông Lê Ngọc Tuấn:      Uỷ viên HĐQT  - Phó Giám đốc                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1.691 cổ phần
         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
4. Ông Lại Văn Sơn:      Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng KHTT                                            

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 1706 cổ phần
         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

5. Ông Bùi Như Tùng:  Uỷ viên HĐQT
Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

1. Ông Lê Đình Trưởng:      Chủ tịch HĐQT                                              

2. Ông Bùi Như Tùng:      Uỷ viên HĐQT                                            

*  Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thường kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm vụ và chiến lược cho năm kế hoạch 2008.

+  Ban hành 29 Nghị quyết, ra quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư phục vụ kịp thời cho việc đầu tư mua sắm phục vụ sản xuất của Công ty. Trong lĩnh vực đầu tư ra ngoài Công ty đến thời điểm ngày 31/12/2008, Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Crômit Cổ định Thanh Hoá là 2 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai là 01 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty cổ phần Bóng đá - TKV là 300 triệu đồng; Công ty cổ phần chế tạo thiết bị TKV là 2,5 tỷ; Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ - TKV là: 1 tỷ .

 + Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm cho Ban Giám đốc. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý từ Công ty đến các phòng, công trường, phân xưởng. Ra các nghị quyết và ban hành các quyết định quản lý, các biện pháp giải quyết tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện và điều hành quản lý.

+ Đình kỳ, Sơ kết 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động công tác trong tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những mặt được và chưa được để có những uốn nắn, rút kinh nghiệm. 

* Ban Kiểm soát

1. Ông Hoàng Việt Thanh:
 Trưởng ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã bầu ông Hoàng Việt Thanh vào  BKS thay ông Nguyễn Hoàng Trung
Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân: Không
         - Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

2. Ông Nguyễn Tiến Nhương:
Uỷ viên Ban kiểm soát 

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  1101
         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

3. Bà Dương Thị Thu Phong:

Uỷ viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 

Trong đó : 
- Sở hữu cá nhân:  50
         

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
Trong năm 2008, BKS đã thực hiện tốt chức năng của mình, như: Giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

* Thù lao HĐQT và BKS: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 với tổng số tiền là:  99.206.640 VNĐ (Chín mươi chín triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng), 
* Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT:
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số CP tại thời điểm 25/3/2009
	Tỉ lệ

	
	
	Đại diện
	Sở hữu
	Tổng số
	

	1
	Tập  đoàn TKV do ông : Lê Đình Trưởng đại diện
	3.060.000
	
	3.060.000
	51 %

	2
	Phạm Minh Thảo
	
	1.651
	
	0,027%

	3
	Lê Ngọc Tuấn
	
	1.691
	
	0,027%

	4
	Lại Văn Sơn
	
	1.706
	
	0,028%

	5
	Bùi Như Tùng
	
	
	
	

	
	Cộng
	3.060.000
	5.048
	3.065.048
	51,084%


* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan: 
Trong năm 2008 không có giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người liên quan.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến thời điểm 25/3/2009.
Có biểu chi tiết kèm theo.
Trên đây là toàn văn báo cáo thường niên năm 2008 theo mẫu số CBTT-02 của Bộ Tài Chính, Công ty cổ phần Than Núi Béo- TKV xin trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.
	Nơi nhận :
	Giám đốc

	- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (số 164 Trần Quang Khải, Hà Nội);

- Trung tâm GDCK Hà Nội (Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT

	


Ban kiểm soát

 
Họ và tên: 


Nguyễn Hoàng Trung

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
30/03/1969

Nơi sinh


Cẩm Phả - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Cộng Hoà, Yên Hưng

Địa chỉ thường trú

Phòng 814 NO 2 Bắc Linh Đàm – Hà Nội

ĐT liên lạc


0913 508 628

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên

Quá trình công tác
Từ 1990 – 1991: Cán bộ Phòng ĐKSX – KCS Công ty Than Núi Béo





Từ 1991 – 1992: Cán bộ phòng Kế hoạch

Từ 1992 – 1993: Phó Quản đốc công trường V11





Tõ 1993 – 1994: P.P §KSX





Từ 1994 – 2000: P.P Kế hoạch


Từ 01/2001 – 05/2001: Phụ trách phòng Kế hoạch Công ty Than Núi Béo





Từ 06/2001 – 10/2002: TP Kế hoạch Công ty Than Núi Béo





Từ 11/2002 – 05/2003: P.P Kế hoạch & Giá thành – 








  Ban KVZ





Từ 06/2003 – 10/2006: Phó trưởng ban KHZ Tập đoàn TKV

Chức vụ hiện nay:

Phó trưởng ban Kế hoạch & Kiểm soát chi phí - TKV

Số cổ phần nắm giữ

0 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

 
Họ và tên: 


Dương Thị Thu Phong

Giới tính:


Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:
02/09/1972

Nơi sinh


Hồng Gai - Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Can Lộc, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú

Tổ 1 Khu 9 P.Cao Thắng, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 621400 / 0912 658 006

Trình độ văn hoá

Kỹ sư

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành kỹ thuật

Quá trình công tác

Từ 1995 – 1998: Cán bộ phòng TCLĐ Công ty than Hòn Gai


Từ 1999 – 2003: Nhân viên Phòng KTTK Công ty Than Núi Béo

Chức vụ hiện nay

Trưởng phòng Khoán & Quản lý chi phí

Số cổ phần nắm giữ

550 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

 
Họ và tên: 


Nguyễn Tiến Nhương

Giới tính:


Nam

Ngày, tháng, năm sinh:
20/02/1967

Nơi sinh


Hạ Long – Quảng Ninh

Quốc tịch


Việt Nam

Dân tộc


Kinh

Quê quán


Yên Hải, Yên Hưng, Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú

Tổ 15 Khu 2 P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long

ĐT liên lạc


033 829872 / 0914 258 118

Trình độ văn hoá

Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành Kinh tế

Quá trình công tác

Từ 04/1985 – 03/1988: Học nghề


Từ 04/1988 – 03/1997: Công nhân rèn Nhà máy cơ khí Hòn Gai


Từ 04/1997 – 09/1999: Bí thư đoàn Nhà máy cơ khí Hòn Gai



Từ 10/1999 – 02/2005: Cán bộ kế toán Công ty than Núi Béo





Từ 03/2005 – nay: Phó chánh VP Đảng uỷ Công ty

Chức vụ hiện nay

Phó chánh văn phòng Đảng uỷ, Công ty CP Than Núi Béo.

Số cổ phần nắm giữ

1,101 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật:
không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.
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